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So sánh hiệu quả điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt  
của Olanzapin và Haloperidol 

 
Phạm Đức Thịnh  và cs. 
Bệnh viện Tâm thần TW 1 

 
 
Tóm tắt: 
Nghiên cứu 90 bệnh nhân tâm thần phân liệt chia 

2 nhóm điều trị bằng Haloperidol và Olanzapin. 
Olanzapin có hiệu quả lâm sàng tốt hơn Haloperidol. 

Từ khoá: TTPL, Haloperidol, Olanzapin. 
Summary: 
Study 90  patients schizophrenics  in 2 groups 

treated by Haloperidol and Olanzapin. Olanzapin had 
taked clinical effect more than Haloperidol. 

Keywords: schizophrenia, Haloperidol, Olanzapin. 
đặt vấn đề 
Tâm thần phân liệt là một bệnh loạn thần nặng khá 

phổ biến, bệnh thường khởi ph ţ ở lứa tuổi trẻ từ 16-30 
tuổi. Bệnh có khuynh hướng tiến triển mạn tính, làm 
mất tính thống nhất các hoạt động tâm thần. Đến nay 
thế giới chưa xác định được căn nguyên. Theo WHO, 
bệnh tâm thần phân liệt chiếm từ 0,6 – 1,5% dân số. 
Bệnh cần được điều trị thường xuyên bằng thuốc an 
thần kinh. Haloperidol là loại thuốc an thần kinh cổ 
điển; Olanzapin là loại thuốc an thần kinh mới. 

Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “So 
sánh hiệu quả điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt 
của Olanzapin và Haloperidol” nhằm mục đích: 

Nhận xét tác dụng lâm sàng của Olanzapin và 
Haloperidol trong điều trị nội trú bệnh tâm thần phân 
liệt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
1. Đối tượng 
- Khoảng 90 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tâm 

thần Trung ương 1 từ tháng 10/2005 đến tháng 
6/2006. Bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán 
bệnh tâm thần phân liệt theo ICD10-1992 [3]. Chia 2 
nhóm: nhóm A dùng Haloperidol, nhóm B dùng 
Olanzapin. 

- Các bệnh nhân không được sử dụng thuốc chống 
loạn thần khác trước 05 ngày. 

- Độ tuổi: từ 16 đến 45 tuổi. 
- Loại trừ các trường hợp loạn thần khác. 
2. Thuốc nghiên cứu: 
 - Haloperidol 1,5 mg viên nén của Công ty Dược 

phẩm Trung ương 5. 
 - Olanzapin 5mg, 10mg viên nén của Công ty 

Synmedic ấn Độ. 
3. Đánh giá hiệu quả: 
 - Sử dụng tháng đánh giá tâm thần ngắn BPRS – 

Brief Psychiatric Rating Scale. 
 - Đánh giá trước và sau 30 ngày điều trị. 
4 Xử lý số liệu: 
 - Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học. 

kết quả nghiên cứu và bàn luận 
1. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu 
Bảng 1. Theo giới: 

Nhóm A Nhóm B Nhóm 
Giới n % n % 

p 

Nam 25 55,56 27 60,0 
Nữ 20 44,44 18 40,00 

p>0,5 

Cộng 45 100 45 100  
Tỷ lệ nam nữ ở 2 nhóm tương đương nhau, nghiên 

cứu có ý nghĩa thống kê với p>0,5 
Bảng 2. Theo độ tuổi: 

Nhóm A Nhóm B Nhóm 
Tuổi n % n % 

p 

16-25 22 48,89 20 44,44  
26-35 14 31,11 17 37,78 
36-45 9 20,00 8 17,78 

p>0,5 

Cộng 45 100 45 100  
Sự phân bố bệnh nhân ở các độ tuổi không có sự 

khác biệt giữa các nhóm với p>0,5. nhóm tuổi chiếm 
tỷ lệ cao nhất từ 16-24 tuổi, phù hợp với nhiều tác giả. 

2. Đánh giá điểm theo thang BPRS 
Bảng 3. Điểm của 2 nhóm theo thang BPRS 

Nhóm A Nhóm B Nhóm 
Lần đánh giá Tổng Điểm TB Tổng Điểm TB 

p 

N0 3080 68,44 ± 
5,03 3152 70,04 ± 

5,36 p>0,5 

N1 2403 53,40 ± 
8,40 

2216 49,24 ± 
8,10 

p<0,01 

Điểm đánh giá trước điều trị ở 2 nhóm là tương 
đương nhau với p>0,5. Nhưng sau 01 tháng dùng 
thuốc thấy 2 nhóm đều có mức độ cải thiện, nhưng ở 
nhóm dùng Olanzapin có mức độ cải thiện nhiều hơn 
với p<0,01 có ý nghĩa thống kê. Kết quả phù hợp với 
các tác giả. 

Kết quả được thể hiện biểu đồ dưới đây: 
Biểu đồ 1. Điểm trung bình theo thang BPRS 
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  Bảng 4. Điểm cho các triệu chứng dương tính 
theo thang BPRS 

Nhóm A  (n=45) Nhóm B  (n=45) Nhóm 
Lần đánh giá Tổng Điểm TB Tổng Điểm TB 

p 

No 1280 26,84 ± 
1,98  

1232 27,37 ± 
2,13 

p>0,5 

N1 923 20,51 ± 
3,14 

947 21,04 ± 
3,87 

p>0,5 

p p<0,05 p<0,05  
Kết quả bảng 4 cho thấy điểm của triệu chứng 

dương tính của 2 nhóm ở 2 lần đánh giá không có sự 
khác biệt với p>0,5. Nhưng ở từng nhóm đều có sự 
thuyên giảm với p<0,05. Nhưng hiệu quả của 
Olanzapin và Haloperidol tương đương nhau. 

Bảng 5. Điểm cho các triệu chứng âm tính theo 
thang BPRS 

Nhóm A  (n=45) Nhóm B  (n=45) Nhóm 
Lần đánh giá Tổng Điểm TB Tổng Điểm TB 

p 

No 895 19,89 ± 
1,63  

901 20,02 ± 
1,97 

p>0,5 

N1 694 15,42 ± 
2,89 

536 11,91 ± 
2,31 

p>0,5 

p p<0,05 p<0,05  
Kết quả bảng 5 cho thấy điểm của triệu chứng âm 

tính của 2 nhóm không có sự khác biệt với p>0,5. Sau 
khi điều trị 30 ngày các triệu chứng âm tính đều 
thuyên giảm, nhưng thuốc Olanzapin cải thiện triệu 
chứng âm tính nhiều hơn Haloperidol. 

Bảng 6. Đáp ứng lâm sàng  
Nhóm A Nhóm B Nhóm 

Tuổi n % n % 
p 

Đáp ứng tốt 7 15,56 21 46,67 
Có đáp ứng 29 64,44 22 48,89 

p<0,05 

Không đáp ứng 9 20,00 2 4,44 p>0,5 
Cộng 45 100 45 100  

Kết quả trên cho thấy đáp ứng tốt và có đáp ứng 
lâm sàng ở 2 nhóm có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

Nhưng nhóm dùng Olanzapin đáp ứng tốt hơn có tỷ lệ 
46,67% và không đáp ứng chỉ có tỷ lệ 4,44%. Kết quả 
phù hợp với nhiều tác giả. 

kết luận 
Qua nghiên cứu 90 bệnh nhân tâm thần phân liệt 

điều trị bằng Olanzapin và Haloperidol chúng tôi nhận 
thấy: 

 - Hiệu quả điều trị của Olanzapin tốt hơn 
Haloperidol về mức độ cải thiện các triệu chứng lâm 
sàng. 

 - Olanzapin có hiệu quả tương đương với 
Haloperidol đối với các triệu chứng dương tính. 

 - Olanzapin có  hiệu quả tốt hơn Haloperidol trên 
các triệu chứng âm tính. 
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TÓM TẮT:  
Đặt vấn đề: Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông 

tin về thực trạng và nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết 
bị của phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe  (TT-
GDSK) thuộc Trung tâm Y tế huyện, giúp cho việc xây 
dựng và hoàn thiện các phòng TT-GDSK. Mục tiêu 
nghiên cứu: Khảo sát thực trạng và nhu cầu về cơ sở 
vật chất  (CSVC), trang thiết bị  (TTB) của phòng TT-
GDSK thuộc Trung tâm y tế huyện của sáu tỉnh/thành 
phố là: Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nam, Đắc Lắc, Tiền 
Giang, và Cần Thơ năm 2008. Phương pháp nghiên 
cứu: Mô tả cắt ngang từ tháng 1-5/2008 tại 55 huyện 

của sáu tỉnh/thành phố: Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nam, 
Đắc Lắc, Tiền Giang, và Cần Thơ. Kết quả: Đa số các 
phòng TT-GDSK còn thiếu CSVC, TTB thiết yếu: Trên 
50% số phòng thiếu phòng làm việc độc lập, tủ sách 
chuyên môn, bảng ghi lịch công tác. Trên 70% số 
phòng TT-GDSK thiếu các TTB: Máy ảnh; máy 
cassette loại có chức năng thu, phát; bộ truyền thông 
hỗn hợp, đèn chiếu, bộ truyền thông lưu động, máy 
tính, máy in, tivi màu, đầu đĩa hoặc đầu băng, loa tay 
dùng pin, máy phát điện công suất nhỏ. 

Từ khóa: Truyền thông giáo dục sức khỏe, Cơ sở 
vật chất, Trang thiết bị. 


